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Trò chuyện với những người phụ nữ Việt 

Nam về ảnh hưởng của chiến tranh  

- Viết để chống lại sự im lặng và quên lãng 

Diane Fox 

Lưu ý: Bài viết sau đây đã được cho phép in 

lại với một số chỉnh sửa nhỏ từ tài liệu Le Viet 

Nam au Feminin của Gisele Bousquet và Nora 

Taylor và cộng sự (Paris: Les Indes Savantes). 

Trong bối cảnh về mong muốn của những người 

được coi là  bị ảnh hưởng chất độc da cam, việc 

này thu hút sự quan tâm tới nhiều khía cạnh của 

những mong muốn đó: hy vọng được trợ giúp về 

thể chất và tình cảm cho những người con bị 

nhiễm khi sức khoẻ của cha mẹ chúng không 

còn; hy vọng có ai đó giúp đỡ chia sẻ gánh nặng 

cho những gia đình này và cộng đồng họ khi họ 

đã phải gánh chịu một mình trong suốt 20-30 

năm; hy vọng về thuốc chữa trị, trợ giúp về vận 

động  và phục hồi chức năng; hy vọng có một 

khoản vốn vay nhỏ để sửa nhà hoặc đầu tư vào 

chăn nuôi; hy vọng một mặt được tập huấn kỹ 

thuật nâng cao thu nhập và mặt khác tạo nên một 

ý nghĩa đóng góp cho cộng đồng. 

Các khía cạnh tinh thần và xã hội của những 

hy vọng này được nhiều gia đình bày tỏ: một 

mong mỏi “có thể đóng góp cho xã hội giống 

như những người khác” , như họ thường nói; một 

ao ước về những gì họ đang phải chịu đựng được 

công nhận như một đóng góp hy sinh vì dân tộc 

mà không phải là một trừng phạt cho những việc 

làm sai trái; một thỉnh cầu chúng ta lắng nghe và 

làm cho câu chuyện được mọi người nghe được, 

viết lên thành những trang sử với tất cả giá trị và 

sự phức tạp của họ. 

Rồi sau đó, những gia đình này mong muốn 

được cộng đồng nghe thấy, công nhận và giúp đỡ 

để họ có thể góp phần trong cộng đồng đó. 

Nhưng đó không phải là tất cả. Nhiều gia đình đã 

nêu lên mong muốn khác, hy vọng khác: “Trách 

nhiệm” , như một người đã đặt ra. “Từ trong tiếng 

Việt là trách nhiệm” . “Trách nhiệm cho những 

hành động đã thực hiện trong chiến tranh, và 

trách nhiệm đối với những người đang phải chịu 

đựng, tuy nhiên thực hiện trách nhiệm trong vài 

thập kỷ, cho đến khi không còn sức khoẻ. 

Thất bại trong trả lời của chúng ta đối với 

những mong muốn này là nỗi đau của họ, và tình 

người riêng của chúng ta.      

Chị Hồng: “ Tôi đã gặp bạn, một con người - 

đó là, một người phụ nữ. Mặc dù bạn từ một đất 

nước khác xa xôi nhưng, tha lỗi cho tôi, bạn vẫn 

trong cùng hoàn cảnh. Chúng ta đều là phụ nữ, 

giao tiếp giữa chúng ta dễ dàng, và dễ nói 

chuyện cởi mở với nhau. Tôi muốn bày tỏ và chia 

sẻ một số điều ngọt ngào lẫn đắng cay chúng tôi 

đã nhận được trong quá khứ. Có nỗi đắng cay... 

như sự khổ cực. Đó là chúng tôi đã đoàn kết dân 

tộc như thế nào, giành được một tương lai ngọt 

ngào hơn.... có thể vùng lên, có thể làm chủ trên 

mảnh đất của mình. Đất nước được thống nhất là 

nhờ có sự động viên, không sợ của phụ nữ chúng 

tôi, những người không đơn thuần là chân yếu 

tay mềm. Chân yếu tay mềm vẫn phải đánh giặc, 

vẫn phải hiên ngang, vẫn phải tiến bước song 

hành cùng nam giới” . 

Người phỏng vấn: “ Vâng...ồ... và bạn có nghĩ 

rằng đây là câu chuyện cần được kể cho tất       

cả mọi người để họ biết, hay nó nên được       

quên đi ?”  

Chị Hồng: “ Bạn phải kể ra, phải ghi nó 

thành những trang sử, nó phải trở thành những 

trang sử của đất nước tôi, của thế hệ chúng tôi, 

của thế giới, để hiểu về đất nước Việt Nam có 

những con người - đàn ông cũng như đàn bà, 

người già cũng như người trẻ –  tất cả họ đang 

sống một cuộc sống như thế này. Trước kia, nó 

như vậy [như tôi đã kể cho bạn], và bây giờ có 
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những cuộc đời gắng gượng như thế này. Hãy để 

họ thấy tất cả.”  

Giới thiệu 

Những gì chị Hồng mong muốn được viết 

thành lịch sử là những câu chuyện chị kể cho tôi 

về cuộc chiến tranh, về những lần ốm của chị, về 

những gì chị đã học, cũng như “nhiều, nhiều 

hơn”  chị vẫn phải nói. Phỏng vấn được trích đoạn 

cho chương này là một phần: một phần trong các 

câu chuyện chị Hồng nhớ lại và muốn kể, một 

phần nhỏ bị hạn chế do những cản trở thời gian, 

vị trí, phong tục/tập quán, trí nhớ, ngôn ngữ và 

những mục đích và tác dụng mường tượng về 

cuộc gặp của chúng tôi. Phỏng vấn cũng là là 

một phần của thể loại khác, phần của một bài 

viết luận dài hơn sẽ đem đến một bức tranh khảm 

từ 38 cuộc phỏng vấn như vậy để mang đến 

những cuộc tranh luận khoa học và chính trị về 

những ảnh hưởng lâu dài của chiến tranh, và cụ 

thể về chất da cam, được sử dụng vừa là một chất 

hoá học vừa là một phép ẩn dụ. 

Từ năm 1961-1971, Mỹ đã rải 21 triệu ga- 

lông chất diệt cỏ và chất gây rụng lá ở Việt Nam, 

khoảng 2/3 số đó có chứa chất dioxin1. “Chất da 

cam,”  biệt danh cho sọc màu da cam được sơn 

quanh các thùng đựng, trở thành nổi tiếng nhất 

trong các chất hoá học; tên của nó thỉnh thoảng 

nhằm để tham khảo về mặt gen cho tất cả các 

chất hoá học được sử dụng. Tính toán về sự huỷ 

diệt môi trường là rất khác nhau, nhưng một con 

số phổ biến được biết đến là khoảng 5 triệu mẫu 

bị rụng lá, với nửa mẫu đất trồng trọt nữa bị phá 

huỷ. Uỷ ban các học giả châu á quan tâm đã 

trích dẫn các số liệu của lực lượng không quân 

cho biết đến năm 1969, gần 10% tất cả các loại 

                                           
1 Những con số này phản ánh những kết quả mới của 

một nhóm đặc nhiệm trực thuộc Viện khoa học 
quốc gia Hoa Kỳ đã đính chính số ước lượng tăng 
hơn 10%, dựa vào việc tiếp cận các dữ liệu đầy đủ 
hơn. Nghiên cứu cũng ước lượng một cách dè dặt 
rằng số lượng TCDD ít nhất là gấp đôi so với trước 
đây vẫn nghĩ, hoặc là 366 kg. Các con số này chỉ đề 
cập đến các chất hoá học được rải từ máy bay (cánh 
cố định) –  xem chú thích 2. (Stellman, 2003)  

đất hoa màu đã bị rải. Các nguồn khác nhau 

cũng công bố con số từ 33% đến 50% đất rừng 

đã từng bị rải hơn một lần. Các số liệu thống kê 

của lực lượng không quân ghi lại 36% mặt nước 

mặn đã bị phá huỷ (để thảo luận, xem 

Buckingham 1982, Cecil 1986, Harnly 1988, 

Lewy 1978, Stellman 2003, Võ Quý 1992, 

Westing 1984, Young 1988). 

Các số liệu thống kê về tác hại đối với sức 

khoẻ con người thậm chí còn khủng khiếp hơn, 

những con số đã chết, những con số những người 

vẫn tiếp tục được sinh ra, thời gian dai dẳng phát 

triển một số các bệnh, quá trình tiếp theo và dai 

dẳng đối với nhóm dân cư bị nhiễm, sự biến đổi 

các chất hoá học trong đất và nước và qua các 

dây chuyền sinh vật2, và thiếu sự thống nhất về 

các bệnh và điều kiện có thể liên quan với các 

chất hoá học được sử dụng và chất không mong 

muốn, chất dioxin. Tuy nhiên, bằng chứng tiếp 

tục được thu thập từ các nghiên cứu dioxin và 

hàng trăm các nghiên cứu đối với các cựu chiến 

binh Mỹ và các nhóm dân số khác: Hiện nay 

Viện Y tế quốc gia đã chỉ ra tên 10 bệnh, hoặc 

một tập hợp các bệnh, và hai dạng khuyết tật 

bẩm sinh có thể liên quan đến phơi nhiễm của 

các chất hoá học được sử dụng trong thời gian 

chiến tranh ở Việt Nam: ung thư tổ chức phần 

mềm, bệnh hodgkins, bệnh đa u tuỷ, u lymphô ác 

tính (non –  nodgkins lymphoma), bệnh thần 

kinh ngoại vi cấp và bán cấp tính, bệnh nhiễm 

porphyrin –  da chậm, ung thư tiền liệt tuyến, 

ung thư đường hô hấp, ung thư tổ chức phần 

                                           
2 Xem lại công việc gần đây của Stellman về những 

biểu hiện. Dựa vào tỉ lệ tập trung theo xóm được 
điều phối do nhiệm vụ rải, ít nhất là 2,1 triệu  nhưng 
có lẽ khoảng 4,8 triệu người có mặt trong lúc đang 
rải ở 3181 thôn xóm. Đối với 1430 thôn, xóm đã bị 
rải khác, không thể ước lượng dân số lúc đó. Những 
con số này là không bao gồm những người có thể bị 
nhiễm từ những thùng đã bỏ đi, từ những kho khẩn 
cấp tạm thời, hoặc từ những khu vực bị rải thuộc 
vành đai các căn cứ quân sự, rải do các tàu hải quân 
thực hiện, từ máy bay trực thăng thực hiện, hoặc do 
Việt Nam cộng hoà, hoặc lại từ sự thay đổi các chất 
hoá học ở những nơi đã bị rải. (Tại thời điểm rải, 
dân số của khu vực bị rải, được biết sau này ở miền 
Nam Việt Nam là 17 triệu người).   
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mềm, tiểu đường tuýp 2, tật gai đôi, ở con của 

những cựu chiến binh nữ và các dạng khiếm 

khuyết khác. 

Giám đốc khoa chất độc học thử nghiệm tại 

Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ đã đặt tên 

TCDD, dạng của dioxin đã được sản xuất không 

chủ ý như một sản phẩm từ quá trình sản xuất 

chất da cam và các chất hoá học cụ thể khác đã 

được sử dụng trong chiến tranh, gây ra một số 

tác hại đối với con người như sau: Bệnh tim 

mạch, tiểu đường, bệnh nhiễm porphyrin, bệnh 

lạc màng trong tử cung, giảm kích thích tố sinh 

dục nam, ung thư tổ chức phần mềm, ảnh hưởng 

tới sự phát triển của tuyến giáp, tình trạng miễn 

dịch, các vấn đề về thần kinh, nhận thức, răng; và 

tỉ lệ giới tính bị thay đổi [Birnbaum 2002] 

Trong khi các tranh cãi khoa học tiếp tục diễn 

ra với nhiều kết luận này, thông thường việc sử 

dụng “chất da cam”  cũng mang các ý nghĩa 

khác, ở những thời điểm đặt tên cho một bệnh, 

hoặc một cách nói ẩn dụ về những hậu quả của 

chiến tranh3, hoặc là sự vô trách nhiệm của chính 

phủ. Năm 2002, tại hội nghị khoa học lần thứ 

nhất do chính phủ Việt Nam và Mỹ đồng tổ 

chức, về những hậu quả chất da cam, đại sứ Mỹ 

đã gọi chứng bệnh của chất da cam là “điều ám 

ảnh có ý nghĩa”  đọng lại từ chiến tranh, trong khi 

đó thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi 

trường đã gọi đó là “cuộc chiến tranh hoá học” . 

Các phỏng vấn 

                                           
3 Tính huỷ diệt của chất da cam là có nhưng cũng huỷ 

diệt một phần nhỏ đối với cơ sở hạ tầng vật chất và 
xã hội của Việt Nam. Ví dụ: khoảng 15 đến 29 triệu 
hố bom* lỗ chỗ khắp đất nước, bằng hơn nửa diện 
tích nửa nước Pháp. Đến năm 1998, 38.000 người đã 
bị chết kể từ khi kết thúc chiến tranh do đụng phải 
bom đạn còn sót lại, và mỗi tháng con số thương 
vong tiếp tục tăng lên. Cầu cống, đường xá, đường 
tàu, bệnh viện và các trường học đã bị ném bom; 
nhiều thầnh phố và hàng trăm làng mạc đã bị san 
bằng hoàn toàn; hàng triệu người tị nạn bên ngoài, 
với rất nhiều người đã bị ép vào các trại được biết 
như những cái tên như là “các xóm/ấp chiến lược” . 
Nhiều việc hơn nữa cần thiết để tập hợp kết quả 
chính xác của sự tàn phá, ở chừng mực có thể. (* 15 
triệu là con số ước chừng nếu tính riêng đối với cuộc 
chiến tranh với Mỹ; 29 triệu nếu bao gồm cả cuộc 
chiến với Pháp).  

Mùa xuân năm 2000 và 2001, tôi đã thực hiện 

38 phỏng vấn với những phụ nữ và gia đình ở 12 

làng và 3 thị trấn/thị xã ở miền Bắc, miền Trung 

và miền Nam của Việt Nam. Với một ngoại lệ, 

những phụ nữ đã được phỏng vấn đều là mẹ có 

con bị khuyết tật. Nhiều người trong số họ cũng 

có chồng bị tàn tật ở nhiều mức độ khác nhau; 

một số trường hợp, chính bản thân người phụ nữ, 

họ cũng bị tàn tật. Năm phụ nữ là chủ của hộ gia 

đình không có người chồng; một phụ nữ sống 

đơn thân. Một số phụ nữ đã chiến đấu vì một 

cuộc cách mạng; một số đã tham gia Thanh niên 

xung phong; một số là vợ của lính chiến đấu cho 

chế độ Sài Gòn; một số có đất trống trong các 

vùng kinh tế mới; và một số đã giúp đỡ xây dựng 

lại các căn nhà trong làng và thị trấn do bị san 

phẳng và bị bỏ trong nhiều năm trong thời kỳ 

chiến tranh. Có những người 31 năm sống ở các 

thôn/làng và có người khác là 7 tuổi sống ở các 

trung tâm của tỉnh. 

Ba mươi phỏng vấn đã được thực hiện tại các 

tỉnh Hà Nam, Thừa Thiên Huế và Đồng Nai, với 

sự giúp đỡ của Hội Chữ Thập đỏ (CTĐ) Việt 

Nam và Hiệp hội CTĐ quốc tế, để chuẩn bị cho 

một chương trình  “người nghèo khuyết tật, bao 

gồm cả những người được cho là bị nhiễm chất 

độc da cam” . Tám phỏng vấn đầu tiên đã được 

thực hiện nhờ có sự giúp đỡ của Uỷ ban Bảo vệ 

và Chăm sóc Trẻ em tỉnh Thái Bình.  

Năm chủ đề rộng đã được nêu lên với những 

người được phỏng vấn để tìm hiểu: Tình trạng 

gia đình (sức khoẻ, kinh tế); những trải nghiệm 

chiến tranh (bao gồm phơi nhiễm có thể liên 

quan đến chất da cam); những trợ giúp họ đã 

nhận được; những trợ giúp có ích với họ; và 

những phản ánh hoặc những vấn đề họ muốn 

truyền đạt qua tôi tới khán giả quốc tế. Chiều sâu 

của cuộc thảo luận phụ thuộc vào ngầm hiểu của 

tôi về sự cởi mở và nhiệt tình muốn nói của gia 

đình, và về những hạn chế thời gian. Một số gia 

đình đã tự nguyện cung cấp các hồ sơ sức khoẻ 

để khẳng định ý kiến của họ. Đối với hầu hết 

những khẳng định này cũng được cung cấp từ 

các cán bộ y tế đi cùng với tôi. Điều quan trọng 

đối với tôi là tự kể chuyện, tự kể chuyện có lựa 

chọn 25 năm sau khi kết thúc chiến tranh để kể 
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lại cho một người Mỹ mà một số người được 

phỏng vấn đã nhầm tôi là một đại diện của chính 

phủ Mỹ. 

Tôi đã bị thôi thúc bắt đầu công việc này từ 

cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên trên đường phố Thành 

phố Huế, một thành phố của vẻ đẹp cao quý và bi 

kịch lớn ở miền Trung Việt Nam. Một ngày 

trong năm 1997, khi tôi đang đứng nói chuyện 

với một trong những sinh viên của mình, tôi nhận 

được một cú đấm bất ngờ vào vai tôi. “Tại sao” , 

người đối thoại với tôi nói thách thức về phía tôi, 

“Chính phủ của bà không làm gì để giúp đỡ 

những người bị họ gây đau đớn trong chiến 

tranh?” . Người phụ nữ này đang nghĩ cụ thể về 

những người vẫn đang chịu đau đớn do tác hại 

của chất da cam, bà ấy nói. Trong suốt 7 năm 

qua tôi đã sống và làm việc bán thời gian ở Việt 

Nam, với hầu hết các đồng nghiệp Việt Nam; 

cuộc đụng độ này là duy nhất, và điều này đã 

phản ánh ngược lại với những kết luận đơn giản 

mà tôi từng nghe dành cho những người Mỹ đến 

thăm quan về tính dịu dàng của phụ nữ Việt Nam 

và không có sự oán thù đối với Mỹ. Như một 

phản hồi đầu tiên, tôi đã phỏng vấn một bác sĩ ở 

Trường Đại học Y khoa Huế, người đang làm 

nghiên cứu về ảnh hưởng của chất da cam đối với 

dị tật bẩm sinh và đã viết câu chuyện chuyên 

mục cho tờ Tin tức Việt Nam (Việt Nam News), 

dựa vào những gì bác sĩ đã kể cho tôi và vào 

những chuyến thăm tới các gia đình. 

Lúc đầu, tôi rất lưỡng lự thực hiện công việc 

này, không muốn khuấy động lại những ký ức 

đau đớn hoặc nêu lên những hy vọng sai trái. Các 

bác sĩ Việt Nam và các cán bộ hoạt động xã hội 

mà tôi đã gặp đều nói với tôi rằng hầu hết mọi 

người đều tha thiết muốn nói dài hơn thời gian 

chúng tôi có để nghe họ. Hoá ra họ đã đúng: Lặp 

đi lặp lại nhiều lần, tôi được mọi người cảm ơn vì 

những cuộc viếng thăm của tôi khi tôi xin lỗi vì 

chỉ có những món quà rất nhỏ để sẻ chia, đó là 

sự quan tâm và công nhận tôi dành cho họ –  sự 

quan tâm và công nhận của người Mỹ-đã là 

những món quà quý giá về mặt tinh thần” , như là 

một dược sĩ đã đưa ra. Tôi đã trân trọng bình 

luận này trong một thời gian dài. Sau đó, chỉ khi 

tôi làm việc với những bản dịch của các giải 

băng, và rồi một chủ đề khác cũng trở nên rất rõ: 

“Chúng tôi không cần sự tôn trọng của các bạn,”  

như ý kiến của một nam giới, “chúng tôi cần sự 

giúp đỡ” . 

Tôi đã nghĩ lại về sự lưỡng lự của tôi là không 

đúng lúc, hoặc thậm chí là một công cụ giúp gắn 

kết những khoảng cách không thoải mái giữa thế 

giới của chúng ta, giúp che lấp sự bất cân bằng 

giữa quyền lực và sự đặc quyền. Các gia đình là 

những phần rõ rất và dễ chịu nhất để được nghe 

đến. (xem Farmer 1997, Asad 1986, Ong 1995, 

Patai 1991, Abu-Lughod 1991.) 

Trong nghiên cứu này, phỏng vấn đã trích 

đoạn ở đây nhằm nêu bật các cách người phụ nữ 

mô tả những hậu quả của chiến tranh còn đeo 

đẳng trong cuộc sống hậu chiến của họ. Mặc dù 

tôi đã có điều chỉnh phỏng vấn để mạch lạc hơn, 

nhưng tôi cố gắng giữ trung thành với sự trầm 

ngâm, thỉnh thoảng là sự tạm ngừng và sự lặp lại 

của cuộc đối thoại vì nó phản ánh những bước 

thăm dò của chúng tôi để hiểu nhau. 

* 

*        * 

Tôi đã gặp bà Hồng tại nhà của bà ở Biên 

Hoà, một thành phố công nghiệp đang phát rất 

nhanh nằm dọc sông Đồng Nai từ phía Sài Gòn, 

hay còn gọi là Thành phố Hồ Chí Minh. Trước 

đây, Biên Hoà đã từng là một khu vực căn cứ 

quân sự lớn của Pháp và sau đó trở thành một 

căn cứ Không quân Hoa Kỳ, một trong những 

trung tâm thực hiện chiến dịch “Ranch Hand” 4, 

chịu trách nhiệm rải các chất hoá học diện rộng 

từ năm 1962 đến 1971. Căn cứ là khu vực của 

một khối lượng lớn các chất hoá học mà các nhà 

                                           
4 Lúc đầu được biết với tên “Operation Hades” , nhưng 

không lâu sau tên của chương trình được đổi thành 
“Ranch Hand” ; đó là dấu hiệu gọi từ đài phát thanh, 
“Cowboy”  và sau đó được đổi thành “Hades” . 
Những người tham gia vào chương trình này có 
những nhiệm vụ bay thấp và chậm để có thể tìm ra 
các đối tượng cụ thể được biết là rất anh dũng và 
hiên ngang. Phương châm của nhóm là “Bạn chỉ có 
thể ngăn chặn các khu rừng”  –  một vở kịch hài 
hước về khẩu hiệu chống cháy rừng của Mỹ.  
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nghiên cứu đang điều tra như một nguồn có thể 

của tỷ lệ các bệnh ung thư đang gia tăng, các rối 

loạn thần kinh và dị tật bẩm sinh ở khu vực xung 

quanh một hồ chứa nước mưa đọng lại từ các bề 

mặt5. 

Nhà bà Hồng nằm cách xa một trong những 

con đường huyết mạch chính đông đúc của thành 

phố, dọc theo một lối giữa 2 cửa hàng, đằng sau 

là một dãy nhà tường ximăng, mái lợp tấm hợp 

kim. Chúng tôi ngồi trên một đi văng nhựa và 

các ghế đặt bên cạnh một mặt bàn kính đơn giản 

và to gấp đôi bàn thờ. Một chiếc đàn tam thập 

lục 16 giây được treo ở một góc phòng, phía trên 

là một bàn thờ thứ hai được đặt ở sàn nhà. Một 

chiếc ấm pha trà màu trắng và một bộ tách, được 

trang trí với một hình vẽ hoa hồng, được đặt ở 

một cái bàn thấp là trang bị đồ đạc chính khác 

của căn phòng. Từ cuộc trò chuyện của chúng 

tôi, bà Hồng và tôi nhận ra chúng tôi cùng tuổi 

nhau, cùng có những đứa con đầu lòng, con gái, 

sinh ra cùng năm –  những tương đồng đã gắn 

kết chúng tôi lại.     

 “Bạn muốn biết về tình hình gia đình tôi, về 

cuộc đời của chúng tôi, về sự thật –  Tại sao 

chúng tôi vẫn trong tình trạng này,”  bà Hồng bắt 

đầu. “Để tôi nhắc lại cho bạn, ở Việt Nam, người 

Việt Nam đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh 

–  và vì thế gia đình tôi...cuộc sống của gia đình 

tôi vô cùng khó khăn. Chúng tôi đã chiến đầu và 

sống trên mảnh đát này, đó là quê hương chúng 

tôi []. Từ thế hệ cha ông chúng tôi cho đến bản 

thân tôi, tất cả chúng tôi đã tham gia vào... (“bảo 

vệ tổ quốc”  bác sĩ Hội CTĐ xen vào đoạn ngập 

ngừng6)... bảo vệ tổ quốc. Đó là...từ thế hệ của 

                                           
5 Theo tóm tắt của Hội CTĐ quận Biên Hoà nơi có cái 

hồ này, tỷ lệ mắc bệnh ung thu cao hơn 49 lần so 
với huyện có tỷ lệ ung thư ít nhất tỉnh. Tôi không có 
cách nào để khẳng định ý kiến này, nhưng thông tin 
này chắc chắn nêu lên sự cần thiết phải nghiên cứu. 

6 Cuộc chiến tranh này thường được hàm ý như “một 
cuộc chiến tranh chống lại người Mỹ để giành lại 
đất nước” . Những bày tỏ tế nhị của bà Hồng sau này 
nhằm vào những gì bà hình dung có thể là những 
cảm giác của tôi vì là một người Mỹ, một khả năng 
là sự ngập ngừng của bà là xuất phát từ một sự bất 
đắc dĩ tạo ra khó chịu. Nó cũng chỉ ra sự khó khăn 

bố tôi, từ thế hệ của mẹ tôi và sau đó là thế hệ 

của các anh trai, chị gái tôi, tất cả họ, cả gia đình 

đã tham gia bảo vệ tổ quốc. 

“Cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc đã ảnh 

hưởng tới chính bản thân tôi, và cuối cùng tôi bị 

ốm đau; gia đình riêng của tôi là một trong 

những gia đình tàn tật và đây là do hậu quả của 

chiến tranh. Ví dụ, bố chồng tôi bị đau và ăn 

không ngon miệng và bị liệt, và tất cả các em tôi 

đã chết vì bệnh tật –  tất cả. Chỉ còn mình tôi 

còn sống, đang sống ở đây....và đó là nhờ có sự 

giúp đỡ, sự quan tâm, và sự chăm sóc của Đảng 

và Nhà nước và của mọi người...nếu không thì tôi 

đã chết từ lâu. 

“Vào khoảng năm 92, có một chương trình y 

tế và sau khi kiểm tra tôi phát hiện là mình đã bị 

những căn bệnh nội tạng. Thế đấy, bệnh đầu tiên 

được phát hiện là gan của tôi...chính phủ tôi đã 

chăm sóc tôi và rồi những biến chứng vào lá lách 

của tôi –  nó bị sưng, bị nhiễm và cuối cùng là 

người ta đã cắt bỏ nó.”  Sau đó bà bị loét dạ dày, 

viêm cột sống, rồi tiếp đến các ảnh hưởng về 

toàn bộ đường hô hấp, huyết áp cao, và một căn 

bệnh gây cho các ngón chân bà thỉnh thoảng lại 

nhợt nhạt. Một tai của bà không còn khả năng 

nghe do ảnh hưởng của tiếng nổ của bom và 

pháo, và bây giờ thị lực của bà rất lờ mờ. “Vì 

điều kiện cơ thể của tôi,”  bà tiếp tục nói, “nó là 

như vậy. Hàng tháng tôi phải đi bệnh viện điều 

trị, hàng tháng, và mua thuốc. Tình trạng sức 

khoẻ của tôi như vậy đấy.”  

“Còn về điều kiện kinh tế của tôi... Tôi sẽ giải 

thích cho bạn như thế này. Ngày trước tôi làm 

việc cho chính phủ. Và rồi những khuyết tật của 

chúng tôi làm cho chúng tôi phải nghỉ hưu và 

sống ở nhà dựa vào lương hưu. Tôi đã mất cánh 

tay, nhưng tôi vẫn phải cố gắng thêu và khâu, và 

bán một vài thứ lặt vặt. Chúng tôi làm tất cả 

những việc có thể để kiếm sống. Nếu chúng tôi 

muốn sống, chúng tôi phải tự chăm sóc bản thân. 

“Đây,”  bà nói, hướng về phía chồng bà, “cho bà 

ấy xem những gì tôi làm để bán.”  Ông ấy mang 

                                                                
trong việc tìm ra một tiếng nói chung. Những ngập 
ngừng về ngôn ngữ như vậy cũng có thể có giá trị 
cho chính nghiên cứu.  
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ra một cái rổ đựng các mảnh vải sáng màu. “Tôi 

nối những mảnh vụn này với nhau để làm 

nguyên liệu làm một màn che hoặc một mÒn 

chăn.... làm các đồ trang trí. “Và,”  bà tiếp tục, 

“Tôi vẫn không có một nơi cố định để sống, 

chúng tôi vẫn đang thuê. ở những nơi giá thấp 

nhất, chúng tôi chuyển đến nơi có giá thuê nhà 

thấp nhất. Chúng tôi chạy từ chỗ này đến chỗ 

khác: ở đâu thấy giá thấp, chúng tôi lại chuyển 

tới đó.”  

Khi tôi hỏi bà ấy có bao nhiêu người con, bà 

nói “Nhiều, nếu bạn đang nói về các lần mang 

thai.”  Nhưng chỉ có bốn con còn sống, tất cả là 

con gái. Đứa con đầu tiên được sinh năm 1970, 

trong rừng rậm, trong vùng chiến. Đứa thứ hai 

sinh năm 1976, đang ốm yếu. Người con này chỉ 

có thể làm việc một lúc và sau đó là kiệt sức; mỗi 

lần đi kiểm tra sức khoẻ, cô con gái này luôn bị 

sốt cao. Đứa con gái thứ ba của bà được sinh 

năm 1979 bị tim bẩm sinh. Con gái thứ tư sinh 

năm 1984 bị đau đầu do chứng rối loạn thần 

kinh. “Khi trời nóng và sảng sủa như thế này,”  

bà Hồng giải thích, “nó không thể làm được việc 

gì.”  

“Tha lỗi cho tôi,”  tôi nói, “nhưng bà bị mất 

cánh tay như thế nào? có phải do chiến tranh?”  

“Cánh tay này là vì năm 19.... 1971, tôi ra 

ngoài...”  bà Hồng ngập ngừng. “Xin lỗi –  tôi có 

thể dùng từ “quân Mỹ”? –  và tôi bị bọn Mỹ 

bắn... vâng... và đã bị thương. Tôi là một thương 

binh của Việt Nam, một cựu chiến binh và một 

thương binh của Việt Nam. Tôi đi làm nhiệm vụ 

và bọn Mỹ đã bắn tôi; chúng bắn, và bây giờ tôi 

trở thành một thương binh của Việt Nam.”  

“Khi bà bị... khi bà bị thương như thế này....”  

tôi hỏi, “bà đã tìm sức mạnh ở đâu để vượt qua?”  

“Nói chung, trong cuộc sống bạn phải có cái 

gì đó để tin tưởng...”  bà ấy đáp lại. “Đó là, tôi.... 

tôi vẫn có tổ quốc tôi, vẫn, vẫn có đất nước tôi, 

vẫn có chính phủ tôi, vẫn có quê hương tôi, cha 

mẹ tôi, tổ tiên của tôi, các con của tôi, bạn bè, 

đồng chí của tôi –  Tôi phải tự vươn lên, cố 

gắng, khắc phục... có nghĩa là, khắc phục tất cả 

sự tàn tật, cố gắng chiến đấu để vượt lên chính 

mình để tạo dựng cho cuộc sống của mình, tôi 

không thể chỉ phụ thuộc vào người khác, mà 

chính bản thân tôi phải cố gắng. Nói chung, đó là 

những gì chiến tranh đem lại –  trong chiến 

tranh, bản thân tôi phải chiến đấu, và đối với ốm 

đau bệnh tật, bản thân tôi phải có ý chí, nhờ có 

một niềm tin, một niềm tin vào tổ quốc tôi. Tôi 

phải cố gắng vượt qua... Ví dụ, tôi phải tự nghĩ 

để sắp xếp mọi việc cho tốt. Vì tôi vẫn có một 

gia đình, có các con tôi, có tất cả bạn bè của tôi. 

Tôi không thể nói “Ôi, tôi như thế này, vì bệnh 

tật của tôi, dù tình trạng có như thế nào, nên tôi 

phải chịu, phải cam chịu.’  Không, tôi có trái tim 

vững vàng, kiên định. Không ít thì nhiều” . 

“Với một người bình thường như bạn, với hai 

đôi bàn tay, và rồi một cách tự nhiên, khi bạn 

mất một cánh tay thì bạn phải luyện tập cả quá 

trình. Ví dụ, lâu lắm rồi, tôi không thể cầm một 

bát và đôi đũa, nhưng bây giờ tôi có thể nhấc 

một cái bát như thế này và ăn giống mọi người 

khác. Ví dụ khác, khi tôi không thể cầm một cái 

kim, tôi đã cố gắng luyện tập để có thể dùng cái 

gì đó để cầm nó. Đó là [một quá trình của] tự 

biến đổi. 

“Và chương trình [Hội CTĐ] này,”  tôi hỏi, 

“chương trình này giúp đỡ như thế nào?”  

“ồ... nói chung, nếu bạn nói về một nhu câu, 

rồi tôi [ ] nhiều thứ,”  bà Hồng bắt đầu, “nhưng ở 

đây tôi đang nói về tinh thần của chương trình 

này –  là phải là trách nhiệm. Nếu thực sự có 

những hình thức để giúp đỡ tôi ổn định cuộc 

sống, thì đó là, hỗ trợ tôi như thế nào đó để tôi có 

thể có thuốc, để đảm bảo sức khoẻ, và để cải 

thiện cuộc sống của tôi một chút, để trong xã 

hội, trong cộng đồng, tôi có thể cảm thấy thoải 

mái –  tôi nói ý là, vui vẻ sống trong cộng 

đồng.”  

“Và như vậy”  tôi nói, không chắc chắn là 

chúng tôi đã giành mất bao nhiêu thời gian của 

bà, “Tôi rất cám ơn bà vì tất cả mà bà.... bà đã 

giúp chúng tôi hiểu và biết. Bà có muốn nói thêm 

điều gì không?”  

“Có, ồ.... chỉ có điều này nhiều là tất cả: 

Chúng tôi những người Việt Nam, nói rất thật và 

thẳng thắn - đôi khi rất dễ làm tổn thương những 
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tình cảm nhưng nó là điều cần thiết phải nói sự 

thật như nó thế nào. Những hoàn cảnh của chiến 

tranh là như vậy, nên bây giờ chúng tôi mới có 

những cái như thế này. Chính vì vậy, một mặt tôi 

cố gắng, và mặt khác –  nói chung thì.... thì tất 

cả các nước gây nên chiến tranh –  họ phải có 

trách nhiệm, họ phải hỗ trợ và giúp đỡ để người 

dân của chúng tôi có thể, sau khi có hoà bình, 

phát triển với cộng đồng để giảm bớt bệnh tật, 

vết thương và những mất mát, để chia sẻ với 

chúng tôi. Tôi đang nói rất thật và thẳng thắn, và 

tôi hy vọng bạn sẽ hiểu... Và tôi cũng sợ... rất dễ 

xúc phạm.”  

“Tôi nghĩ bạn phải nói thẳng thắn để những ai 

nghe được có thể có cảm thông và nhận thức 

được,”  tôi nói với bà. Tôi cám ơn bà đã nói với 

chúng tôi và hỏi xem có ai muốn thêm gì không. 

Bác sĩ từ Hội CTĐ muốn hỏi về chiến tranh. 

“Bà đã ở trong rừng, rồi.... trước đó, trong 

rừng....?”  

Bà Hồng trả lời, “Vâng.. tôi đi kháng chiến 

trong rừng.... tham gia lực lượng kháng chiến khi 

tôi còn rất trẻ. Cha tôi cũng tham gia kháng 

chiến, và mẹ tôi cũng đi chiến đấu....”  

“Ngoài súng đạn và bom, còn có cái gì khác 

không?” , người bác sĩ hỏi. 

“Có, ôi, có các chất độc hoá học họ đã rải,”  

bà ấy đáp lại. “Ví dụ, vào năm đó, năm 64, năm 

của chiến dịch rải đầu tiên.... nó giống như 

không còn một cái lá nào, không còn một cái lá 

của một cây, tất cả đều rụng hết. Đó là như vậy 

đấy. Ngày đầu tiên chúng tôi bị tiếp xúc chúng 

tôi nghĩ đó là sương mù, nhưng sau này người ta 

cho biết đó là một loại chất độc gây tác hại. 

“Đó là cuộc chiến khu D, đúng rồi.... tôi 

không biết bây giờ thì gọi thế nào. Ngày trước nó 

được gọi là Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Bây giờ nó 

đã được gây rừng trở lại.... rừng ven biển của tỉnh 

Đồng Nai, nhưng rồi nó vẫn chỉ là một khu đất 

không sử dụng được, không giống như bây giờ... 

Nó là khu vực phía đông bắc tỉnh Đồng Nai. Tôi 

nhớ đó là năm 64. Năm 64 là năm là chúng tôi 

bắt đầu bị máy bay B52 oanh tạc, thời kỳ oanh 

tạc khủng khiếp nhất. Năm đầu tiên là năm 63, 

64, 65, hàng loạt máy bay B52 rải các loại bom 

bi, bom lớn và [bom đía] –  tất cả đều đổ xuống 

khu vực đó, quá nhiều đến nỗi không còn một 

cái lá. Thực vật, cây cối trở thành hỗn độn... tất 

cả lá cây bị rụng hết. Và tôi nhớ là các con vật 

không còn một chỗ nào để sống. Những con khỉ 

và chim không còn chỗ để trú ngụ. Tất cả lá cây 

của các cánh rừng đều bị rụng sạch sẽ. 

Tôi hỏi bà ấy đã sống ở khu vực đó bao lâu. 

“ồ ... tôi tham gia từ năm 1961 khi xây dựng 

lại, cho đến ngày giải phóng... đến tận 1975. Tôi 

đã sống ngay ở đó trong suốt quãng thời gian,”  

bà nhớ lại. “ tôi sống ngay ở đó” . 

Từ nhà ở Long An, bà đến đó lúc mới 16 tuổi, 

cùng với cha mẹ mình. “Một vùng đất trồng lúa 

ở tỉnh Long An,”  bà gọi như vậy, “một vùng 

trồng lúa. Và vì chiến tranh tôi đã đến thành phố, 

theo cách mạng, tham gia cách mạng- ở tuổi 16! 

16 tuổi và tôi đã đi rồi... cả gia đình... các anh, 

chị em tôi, tất cả....”  

Tôi lại cảm ơn bà và hỏi lại xem ai có câu hỏi 

gì thêm. 

Lúc đó bà hỏi bác sĩ  Hội CTĐ nếu tôi muốn 

biết về vùng kháng chiến. 

Thay vì một câu trả lời, bác sĩ hỏi các bạn 

trong chiến tranh của bà bây giờ có bị bệnh tật 

giống như các con bà. 

“Ôi, tất cả họ đã trở lại, mỗi người tản mác, ai 

biết được ở đâu” , bà trả lời, “nhưng hầu hết đang 

ở ngay đây, tại thành phố này. Tôi có thể đếm 

trên đầu ngón tay nhiều, nhiều người bị các 

chứng bệnh nặng giống như thế này, cũng giống 

như thế này. Có những người như thế ở mỗi cơ 

quan, nơi làm việc này, nơi làm việc kia. Nhưng 

thời gian đầu giải phóng [những người khác?] đã 

trở lại .... vào năm 1975 họ đã đi hết rồi, mỗi 

người mỗi nơi. Làm sao mà tôi biết được những 

bệnh nào họ vẫn có?”  

Bác sĩ Hội CTĐ đăm chiêu: “Trong thời kỳ 

chiến tranh bà không biết gì về những vấn đề, mà 

chỉ vừa mới biết được.”  

“Vâng”  bà đáp lại. “Chúng tôi không biết gì 

hết, chỉ nghĩ đó là sương mù, và sau này, với 

những trải nghiệm và với đất nước của chúng tôi, 
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với những giải thích của chính phủ chúng tôi, 

chính phủ Việt Nam đã giúp chúng tôi hiểu đó là 

chất độc thảm khốc, các chất độc hại chứa được 

các chất độc hoá học mà đất nước phải gánh chịu 

khi Mỹ đem đến rải trong chiến tranh ở Việt 

Nam –  họ đã giúp chúng tôi biết được như vậy 

để chúng tôi có thể bảo vệ bản thân. Nhưng làm 

thế nào để chúng tôi có thể bảo vệ bản thân hoàn 

toàn  trong những điều kiện sơ đẳng như vậy. –  

với những mảnh vải, những chiếc khăn tay nhỏ? 

Chúng làm sao mà che chắn, bảo vệ chúng tôi 

được? Với những chất độc hại đó! Nhưng chúng 

tôi vẫn chiến đấu và càng chiến đấu, chúng tôi 

càng thấy ít mệt mỏi hơn. 

“Có một người bạn... tôi sẽ kể cho bạn câu 

chuyện của cô ấy,”  và đến đây bà Hồng chuyển 

cuộc trò chuyện sang một hướng khác, nói 

chuyện hăng say và có cảm hứng làm cho tôi rất 

khó theo kịp. “Tôi có một người bạn đã bị quân 

Mỹ bắt và cho lên một máy bay trực thăng và trả 

lại khi đã chết. Cô ấy bị quân Mỹ bắt và cho lên 

một máy bay trực thăng, rồi thay nhau hãm hiếp 

cô ấy cho đến chết. Tôi nghĩ suốt về chuyện 

này... suốt thời gian –  sẽ luôn luôn nhớ. Nỗi đau 

thiêu cháy trái tim tôi. Nó làm tăng sức lực của 

tôi để cố gắng, làm tăng sức mạnh để chiến đấu. 

Và sau đó, tôi vẫn luôn luôn nhớ... nhớ điệu cười 

của cô ấy, nhớ dáng đi của cô ấy, nhớ rằng 

chúng tôi đã ngủ chung, cùng nhau chiến đấu, 

sống cùng nhau, chia sẻ niềm vui, ngọt ngào với 

nhau. Cô ấy đầy tình yêu cuộc sống, và người 

con gái trẻ ấy cũng đẹp, duyên dáng. Tên cô ấy 

là Hồng Sinh. Cô ấy là phóng viên làm việc ở 

Quảng Bình. Chúng vồ lấy cô ấy... chúng vồ lấy 

cô ấy rồi cho lên máy bay trực thăng” . 

Lúc đầu tôi không hiểu tất cả những gì bà 

Hồng nói, và xin lỗi, biết rằng những phản ứng 

của tôi không tương xứng với sự xúc động của 

câu chuyện của bà. Tôi đã giải thích rằng tôi có 

thể hiểu cô ấy rất đáng thương, nhưng không thể 

hiểu tất cả. Bác sĩ Hội CTĐ đã nhắc lại câu 

chuyện theo một cách đơn giản hơn và sau đó tất 

cả chúng tôi ngồi im lặng một lúc. 

“Còn nhiều nữa... còn nhiều nữa, và vẫn còn 

nhiều,”  bà Hồng lại tiếp tục. “Ôi! tôi kể cho bạn, 

bạn sẽ không bao giờ có thể chịu đựng được đối 

với tất cả nỗi đau và sự mất mát mà người Việt 

Nam đã trải qua sau nhiều cuộc chiến tranh. Vẫn 

còn nhiều nữa, nhiều nữa.”  ở đây bà đã kể cho 

tôi mà chúng tôi có thể hiểu nhau vì chúng tôi là 

phụ nữ và tôi phải trở lại và viết lại những gì bà 

đã kể cho tôi nghe, viết nó thành lịch sử. Bà nói 

về tất cả những gánh nặng người phụ nữ Việt 

Nam phải gánh chịu và nói rằng bà không thể 

làm điều đó hơn –  rằng sức lực của bà đã dùng 

hết –  “nó đã héo khô và trở thành tro tàn.”  

Thế rồi, bà hỏi chúng tôi, “Tất cả các bạn có 

gì hỏi nữa không? có gì nữa không?”  

“ồ,”  tôi đáp lại, “Vẫn còn nữa –  chúng tôi 

có thể ở lại nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng 

để hỏi nhiều. Nhưng đã đến lúc chúng tôi phải 

nói lời tạm biệt” . 

“Thôi được,”  bà nói. “Nhưng dù chúng ta nói 

tạm biệt ở đây, tôi nghĩ khi bạn ở đây hay khi 

bạn trở về đất nước bạn –  về phía bạn tôi nghĩ 

bạn chắc chắn sẽ nhớ chúng tôi, những người 

phụ nữ Việt Nam. Và tôi hy vọng rằng tình cảm 

này là một... một mối quan hệ. Chúng ta có thể 

thông cảm cho nhau....tôi hy vọng chúng ta sẽ 

luôn nhớ và tôn trọng nhau. Mặc dù bạn là một 

người từ một đất nước xa xôi, một đất nước đã 

gây nhiều mất mát cho chúng tôi - đó không phải 

là lý do để mất tình bạn. Bà có đồng ý không? 

Người Việt Nam có cái này [câu nói]: ‘Thêm 

một người bạn, bớt một kẻ thù.’  Thời gian chiến 

tranh đã qua đi, nên bây giờ chúng ta có thể là 

những người bạn với nhau.”  

“Tôi nghĩ rằng ở Mỹ, cuộc chiến là một vấn 

đề của chính phủ, không phải là người dân,”  tôi 

đáp lại. “Tôi nghĩ những người dân thường có thể 

có sự thông cảm và hiểu nhau và cùng nhau xây 

dựng một tương lai khác.”  

“Bà đang nói gì,”  bà diễn giải, “đó là chính 

sách của chính phủ Mỹ không phải là lý tưởng 

của mỗi cá nhân sống trên đất Mỹ, đó không 

phải là mọi người cùng chia sẻ những ý kiến đó. 

Họ cũng muốn có hoà bình, thực sự muốn ở đó 

được bình yên, không muốn có chiến tranh.”  

“Đúng vậy,”  tôi đáp lại. “Khi bà ở trong rừng, 

tôi thì ở trên những đường phố, đang phản đối.”  
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Bác sĩ  Hội CTĐ ngẫm nghĩ: “µ... µ... phản đối 

chiến tranh....”  

Bà Hồng lật đi lật lại cụm từ: “Xuống đường, 

xuống đường. Có một người xuống đường kể cả 

ở Mỹ, thậm chí xuống đường, thậm chí xuống 

đường, thậm chí đã phản đối chiến tranh ở Việt 

Nam.”  

“Khắp nơi có những người dân thường,”  bác 

sĩ nhận xét. 

Tôi giải thích rằng khi đó tôi là một sinh viên, 

và có rất nhiều sinh viên đã phản đối. 

Người bác sĩ, xấp xỉ tuổi chúng tôi, trầm 

ngâm: “Quá lâu.... nó kéo dài quá lâu –  từ năm 

1954 đến 1975 –  kéo dài vô tận. Thậm chí một 

ngày đã quá đủ nguy hiểm, nhưng bao nhiêu 

năm.... một ngày đã quá đủ để chịu đựng.” 7. 

Chúng tôi lại yên lặng một lúc. Thế rồi tôi 

nhắc lại lời cảm ơn và thay mặt cho đoàn chúng 

tôi, người bác sĩ có một vài ý kiến.8 Chị Hồng 

nói chị sẽ đi cùng tôi ra ngoài. Chị dắt tôi bằng 

tay, bằng phần còn lại của cánh tay, và chúng tôi 

đi ra ngoài. “Đừng quên chúng tôi,”  chị ấy nói. 

“Khi bạn sang bên đó, hãy luôn nghĩ tới những 

người mẹ Việt Nam.”  

Ngày tiếp theo, cán bộ Hội CTĐ, trong thời 

gian tôi ở đó họ rất bận rộn với tôi và cả với 

những vị khách và các cuộc họp khác, muốn dẫn 

tôi thỉnh thoảng đi thăm các khu vực xung 

quanh. Khi họ hỏi tôi muốn làm gì, tôi nói rằng 

nếu có thể và không gây phiền toái, tôi muốn 

quay lại nhà chị Hồng để xem nếu chị ấy có vài 

cái mÒn chăn để bán, một số thứ chị ấy có thể 

bán mà không ảnh hưởng đến công việc của chị 

ấy. 

                                           
7 Ngay lúc đầu các chuyến thăm gia đình ở Đồng Nai, 

người bác sĩ này đã nhận xét: “Có hai điều chúng ta 
phải làm nhưng chúng ta không thể làm. Một là làm 
lành vết thương của những người chúng ta đến 
thăm; và điều thứ hai là hàn gắn lại môi trường tự 
nhiên” .   

8 Khi chúng tôi giới thiệu về các chuyến thăm, tôi đã 
hỏi làm thế nào để tặng những món quà nhỏ tôi đã 
mang theo, như là quà tặng từ Hội CTĐ. Người bác 
sĩ đáp lại không ngần ngại: “Người dân ở đây có thể 
sẽ không nhận quà đó.”  

Họ nghĩ việc đó có thể được, nhưng trước tiên 

họ muốn chỉ cho tôi một siêu thị –  một siêu-

siêu thị –  vừa được xây dựng gần khu công 

nghiệp mới ở ngoại ô thành phố. Nó chiếm phần 

chính của một trung tâm thương mại còn có đặt 

một máy bán bỏng ngô tự động, một cửa hiệu 

bán kem, và một màn hình tự động –  tất cả đều 

đáng ngạc nhiên, trái ngược hoàn toàn với các 

gia đình đơn sơ và đôi khi là khốn khổ và đáng 

thương mà chúng tôi đã thăm trong tuần trước. 

Chúng tôi lang thang như những người dở sống 

dở chết qua những đống hàng hoá gia dụng và 

những gian bên với những sản phẩm áo khoác 

ngắn vô ích: tâm hồn của chúng tôi ở đâu đó. 

Khi nhìn hai hộp quyên góp, cả hai đều cho Hội 

CTĐ, linh hồn của chúng tôi được hồi sinh. Một 

hộp được đánh dấu cho cứu trợ thiên tai nói 

chung, và hộp khác dành cho nạn nhân chất độc 

da cam. Trong cả hai đều có những món tiền 

nhỏ, được một nửa hộp. Chủ tịch Hội CTĐ nhiệt 

tình giải thích đó là một ý tưởng mới. Bà nói, nói 

chung các hộp thu được tiền đủ để mỗi tháng xây 

dựng được một ngôi nhà cho người vô gia cư.      

Khi chúng tôi trở lại nhà chị Hồng, chị nhiệt 

tình chào đón chúng tôi và hoan nghênh đề nghị 

mua mÒn với sự bối rối và cả nụ cười. Những thứ 

chưa hoàn thiện thành hình vuông? Nhưng nếu 

tôi muốn, chị ấy cũng vui vẻ để chúng cho tôi; 

không vấn đề gì. Tôi giải thích rằng tôi muốn 

những thứ ấy để đưa cho mọi người như là một 

cách viết nên những câu chuyện chị đã kể cho tôi 

một cách cụ thể hơn, hiện hữu hơn cho những 

người ở rất xa. Lúc đầu chị đã khăng khăng đưa 

cho chúng tôi, nhưng cuối cùng đã vui vẻ nhận 

tiền tôi giúi nhanh vào tay chị. 

“Với công việc của chị,”  tôi nhận xét, “chị 

giúp mọi người được ấm áp và tạo nên cái đẹp.”  

“Vâng,”  chị nói. “Tôi thích tạo những cái đẹp 

–  tất cả phụ nữ thích đẹp, tất nhiên rồi! Thỉnh 

thoảng tôi may áo dài. Mọi người xung quanh 

đây biết tôi, và họ đến để đặt hàng. Họ hỏi thăm 

đến người phụ nữ bị cụt tay.”  Chị cười và lắc 

đầu, nháy mắt.   
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Chị ấy muốn làm cho tôi một cái gối để mỗi 

khi đi ngủ “bên đó”  tôi sẽ nhớ người em gái của 

tôi “ở đây” . Một lần nữa chị lại đi cùng tôi ra 

ngoài, đu đưa cánh tay tôi và cười. “Nhớ em gái 

chị nhé,”  chị nhắc tôi. “Hãy nhớ có một người 

phụ nữ như thế này, với tất cả những câu chuyện 

này, và một tay bị mất trong chiến tranh. Nhưng 

cũng nhớ là người phụ nữ đó rất yêu thương con 

người, cô ấy yêu tổ quốc mình, cô ấy yêu cuộc 

sống.”   

Kết luận 

Những từ đó đúng là những từ cuối cùng của 

phỏng vấn cuối cùng của tôi và tạo nên một ấn 

tượng sâu đậm cho tôi. Nhưng câu chuyện của 

chị Hồng không phải là đại diện; và cũng không 

phải là duy nhất. Đó là một đoạn. 

Những người phụ nữ khác đã kể những câu 

chuyện khác. Trong khi một số phụ nữ đã nói 

đầy kiên định và tinh thần vui vẻ như chị Hồng, 

những người khác lại nói trong nước mắt. Tôi đã 

nghe rất nhiều chuyện về những công việc hàng 

ngày chăm sóc các con, nhiều người con giờ đây 

đã hơn 20 tuổi và 30 tuổi: các câu chuyện về việc 

nhai cơm/thức ăn cho con, những đứa con chỉ có 

thể nuốt một cách khó khăn, các câu chuyện 

chăm sóc vệ sinh cho con, vệ sinh phụ nữ cho 

con gái, tắm táp cho con, và sự khó khăn khi bế 

những đứa con lớn như vậy từ chỗ này đến chỗ 

khác vì những nhu cầu đó. Tôi cũng nghe nhiều 

chuyện về sự khó khăn để nuôi sống gia đình khi 

mà một trong những thành viên tạo thu nhập 

chính phải dành rất nhiều thời gian và sức lực 

cho những nhiệm vụ này. Tôi đã nghe những câu 

chuyện của một số phụ nữ là chỗ dựa duy nhất 

của gia đình họ, hoặc là chồng của họ cũng bị 

tàn tật, hoặc là đã chết. Nhiều phụ nữ đã nói 

trong sự mệt mỏi và nỗi lo sợ về những gì có thể 

xảy ra đối với con cái của mình khi sức lực của 

họ không còn nữa. 

Một số phụ nữ đã nói với sự cố gắng để hiểu 

rõ những gì đã xảy ra với họ, tìm kiếm những lý 

giải bằng cách đi xem bói, thầy địa lý, người 

xem tướng và ông đồng bà cốt. Một người phụ 

nữ, một người làng đi cùng nói với tôi, đã tự trở 

thành bà cốt. Một người phụ nữ khác nói về niềm 

tin của bà vào khoa học, chỉ khoa học; người đó 

cũng nói, từ một giấc mơ đã chỉ dẫn cho bà đi 

lên miền núi tìm một người trồng thảo dược để 

lấy thuốc chữa trị cho chồng, sau khi bỏ điều trị 

thuốc tây nhưng không khỏi. Bà ấy đã đi, tìm 

thuốc và ông ấy đã khỏi. 

Tôi đã được kể về những người hàng xóm hào 

phóng và tốt bụng đến nhường nào. Một người 

phụ nữ kể cho tôi rằng có ai đó đã để lại trong 

nhà bà một túi gạo hay vài cái quần áo, hoặc 

những mảnh nhựa mà bà có thể nối vào để làm 

tấm chắn giường cho con gái 17 tuổi của mình 

nằm suốt ngày đêm. Người phụ nữ này cũng nói 

rằng bà không thể nuôi lợn, nuôi gà vì chúng có 

thể bị bắt trộm khi bà ở ngoài đồng. Tôi cũng 

được kể về những trẻ con hàng xóm, vào những 

dịp lễ hội, có thể đến đưa hai cậu bé không thể đi 

được đi ra ngoài chơi bằng xe bò. Tôi cũng được 

nghe về những đứa trẻ hàng xóm có thể chế nhạo 

một cô gái bị mù và thần kinh khi cô đi ra ngoài 

sân nhà. 

Tôi đã gặp một người phụ nữ  mà người 

chồng, sau bốn lần bà bị thai chết lưu, đã đổ lỗi 

do chính mình vì ảnh hưởng của chiến tranh và 

khuyên bà rời xa ông để có cuộc sống tốt hơn; bà 

ấy đã từ chối và sau này sinh ra cho ông hai 

người con trai dị tật, bây giờ đã hơn 20 tuổi. Tôi 

đã gặp một người lính trên đường mòn Hồ Chí 

Minh, người đã có hai lần sảy thai, hai đứa con 

đã chết sơ sinh và ba đứa con chậm phát triển và 

ngẫn ngờ nghiêm trọng; bà đã gọi mình là may 

mắn vì đã lấy được chồng. Một người phụ nữ 

khác, bị các biến chứng đau đớn khi bà tiến hành 

triệt sản sau khi mang một thai nhi quái thai, một 

cậu con trai chậm phát triển (trí tuệ và cơ thể), và 

một cô gái động kinh, đã nói tất cả cho chồng bà, 

tất cả cho con bà, vì vậy bà đã cố gắng vượt qua 

những khó khăn. “Tình trạng thật khó khăn,”  bà 

nói, “nhưng tôi vẫn phải chăm sóc chồng tôi và 

các con tôi. Tôi biết cuộc đời tôi được gắn chặt 

với ông ấy. Cả đời tôi gắn chặt với chồng và con 
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tôi, “dời sông núi”  cho đến hơi thở cuối cùng, và 

chỉ là do chiến tranh” 9.  

Có những sự lặng im dài và hàng loạt lời nói. 

Tôi nhớ những biểu hiện sâu sắc, rất can đảm, 

kháng cự lại một số phận không công bằng, và 

cơn cáu giận bùng lên đối với “chính phủ Mỹ 

cũ” . Từ “ trách nhiệm”  thường xuyên xuất hiện và 

từ “kiệt sức”  cũng như vậy: nhiều phụ nữ nói về 

sự kiệt sức như thế nào sau 20 đến 30 năm chăm 

sóc những đứa con tàn tật và nhưng người chồng 

không còn sức khoẻ sau chiến tranh. Họ đã hy 

vọng bây giờ có ai đó cùng gánh vác một phần 

trách nhiệm cho những hậu quả của chiến tranh. 

Một từ khác cũng thường xuyên hiện lên là 

“động viên” , được dịch trong từ điển là 

“motivate/thóc đẩy, mobilize/huy ®éng/®éng 

viên, involve/để hết tâm trí vào, enlist/thanh thủ 

những nỗ lực” . Khi nó được dùng trong các cuộc 

trò chuyện tôi hiểu nó dường như cũng chứa 

đựng một số ý nghĩa của “động viên/encourage”  

hoặc “dành nguồn động viên tinh thần” . Tôi 

cũng thường được kể về các đoàn thể khác nhau 

–  Hội CTĐ, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu 

chiến binh, Đảng - đã đến để “động viên”  các gia 

đình như thế nào, đôi khi có những món quà nhỏ, 

nhưng thường thường, đặc biệt trong nhiều năm 

thiếu thốn sau chiến tranh, chỉ là những thông tin 

về các kỹ thuật và chương trình mới để giúp các 

gia đình tăng sản xuất, hoặc đơn giản là hỗ trợ 

tinh thần và để họ biết rằng họ không bị lãng 

quên.10 

                                           
9 Những câu chuyện như vậy không dễ dàng phù hợp 

với những cách kể chuyện của những nhà nữ quyền 
phương Tây. Một phần giới thiệu về một số điểm 
khác biệt, xem các chương giới thiệu của Karen 
Turner và Phan Thanh Hảo - Phụ nữ thậm chí phải 

chiến đấu. 
10 Khi tôi nhấn mạnh rằng mạng lưới các đoàn thể này 

dường như không để ai là không được biết đến, giáo 
sư Lê Cao Đài, khi đó là chủ tịch Quỹ Nạn nhân 
chất độc da cam của Hội CTĐ đã cám ơn tôi. “Đây 
là điều mà rất ít người Mỹ hiểu được, thậm chí cho 
đến bây giờ,” , ông ấy nói và giải thích: “Đó là một 
trong những hình thức xã hội Việt Nam rất khác biệt 
với xã hội phương Tây. Từ Đạo Phật chúng tôi học 

*  

*         * 

Không bị lãng quên. Được truyền đạt, được 

kể lại, liên hệ. Được ghi lại lên những trang giấy, 

như chị Hồng đã ghi lại, “của lịch sử của tổ quốc 

chúng tôi, của thế hệ chúng tôi, của thế giới.”  

Những mẩu chuyện của chị Hồng, được tôi biên 

soạn lại ở đây thành một câu chuyện, là những 

mẩu chuyện cũng chưa là câu chuyện lớn hơn: 

những mẩu chuyện về sự tổn thương con người, 

trí nhớ con người có thu thập về chiến tranh và 

những hậu quả thảm khốc của nó đối với nhiều 

thế hệ, ở tất cả các phần của thế giới. Những câu 

chuyện của chị Hồng nhằm mục đích không như 

một kết luận, nhưng là một lời giới thiệu. Trích 

dẫn lại ý kiến của chị: “Bạn sẽ không bao giờ 

chịu đựng được tất cả những đau thương và mất 

mát mà người Việt Nam phải gánh chịu qua rất 

nhiều cuộc chiến tranh.” . Người Việt Nam, người 

Cambodia, người Lào, người Công gô, người 

Angiêri, người Iran, người Quốc, người Palestin, 

người Bosnia, người Serb, người Côlômbia, 

người Afghan, người Irắc: mặc dù danh sách này 

rất ngắn, chưa đầy đủ thì cũng là quá dài. 

Chịu đựng là một phần của công việc phá vỡ 

sự im lặng, phá tan cái mà Pablo Richard gọi bức 

tường giữa kẻ giàu và người nghèo, một bức 

tường ép buộc người nghèo “chết trong sự im 

lặng của lịch sử” 11. Một phần khác của công việc 

                                                                
được cần phải chăm sóc lẫn nhau, quan tâm đến 
hàng xóm.”  Sự kết hợp giữa tình yêu thương săn sóc 
và sự tổ chức là cách  mà Việt Nam đã chiến thắng 
trong chiến tranh” , ông đã gợi ý; đó là một gợi ý tôi 
đã nghe hơn một lần. Tôi bắt đầu nghĩ nó như là 
“Chủ nghĩa cộng sản thiền phái” . Biên tập viên của 
tôi ở tạp chí Việt Nam News đã rất ngạc nhiên tôi 
tìm ra sự kết hợp có ý nghĩa này: “Không có sự mâu 
thuẫn,”  anh ấy khẳng định với tôi.  

11 Trích dẫn trong Farmer 1997, trang 280. “Can the 
subaltern speak?”  (Những người cấp dưới có thể 
nói?) Gayatri Spivak 1998 phê bình thời kỳ hậu thực 
dân, nêu những câu hỏi trên một bài báo có cùng tên 
được đăng tải rộng rãi. Một cách cụ thể hơn, người 
phụ nữ cấp dưới có thể nói khi cô ta bị gán như như 
một đồ vật trong việc diễn thuyết về truyền thống và 
phát triển, Spivak tiếp tục hỏi. Học giả người 
In®«nªxia, Laurie Sears đáp lại trong Shadows of 
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là nhận biết về cơ chế con người, một quá trình 

đưa ra quyết định có tính người, khởi xướng việc 

sử dụng các chất hoá học ở Việt Nam, và kêu gọi 

trách nhiệm mang tính con người về những hậu 

quả của quá trình đó. Thay vì sự mơ hồ và tất cả 

những gì chưa biết, vẫn có rất nhiều điều đã được 

biết. Thừa nhận và có trách nhiệm với quá khứ sẽ 

giúp xua tan được những ám ảnh về Việt Nam 

một cách hữu hiệu; sẽ đỡ tốn kém, đỡ thảm khốc 

cho cuộc sống  hơn là gieo rắc sự chết chóc ở các 

nơi khác trên thế giới.  
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